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NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ  

VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT  
TẠI KHOA NGOẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ 

 
Trần đỗ hùng, Dương Văn Hoanh 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ 

01/2012 đến 04/2012.Qua khảo sát 915 người bệnh 
điều nội trú tại 03 Khoa Ngoại Tổng hợp, Ngoại Chấn 
thương, Ngoại Thần kinh ở Bệnh viện Đa khoa Trung 
ương Cần Thơ tỉ lệ NKVM 5,7%. Nhiễm khuẩn vết mổ 
có liên quan với phương pháp mổ hở hay mổ nội soi, 
phẫu thuật nhiễm hay sạch, có đặt dẫn lưu hay không, 
thời gian mổ dài hay ngắn và độ ASA. Không có sự 
khác biệt giữa NKVM với: giới, tuổi, khoa điều trị, bệnh 
lý đi kèm, mổ cấp cứu hay kế hoạch, phương pháp vô 
cảm. 

Từ khóa: Nhiễm khuẩn vết mổ, yếu tố liên quan 
summary 
Cross-sectional descriptive study was carried out 

from from 01/2012 to 04/2012. The survey of 915 
patients in 03 Department: General Surgery, Injury 
Surgery, Nerve Surgery in Can Tho Central General 
Hospital. Wound infection rate of 5.7%. Wound 
infection associated with open surgery method or 
laparoscopic surgery, infection surgery or clean 
surgery, drain or not set, short or long operation time 
and the ASA. There is no difference between wound 
infection with: sex, age, treatment, comorbidity, 
emergency surgery or plan surgery, the method of 
anesthesia. 

Keywords: Wound infection, related factor. 
ĐẶT VẤN ĐỀ  
Nhiễm khuẩn vết mổ là một trong những nhóm 

nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp[5]. Nhiễm khuẩn 
vết mổ làm tăng chi phí điều trị, kéo dài thời gian bệnh 
tật cho người bệnh. Một nhiễm khuẩn vết mổ đơn 
thuần làm kéo dài thời gian nằm viện thêm 7-10 ngày. 
Một số nghiên cứu tại các nước phát triển cho thấy 
khoảng 5% bệnh nhân phẫu thuật mắc nhiễm khuẩn 
vết mổ. Nhiễm khuẩn vết mổ chiếm khoảng 20% các 
loại nhiễm khuẩn bệnh viện. Tại Việt Nam, tỷ lệ nhiễm 
khuẩn vết mổ cao hơn những nước phát triển. Nghiên 
cứu thực hiện năm 2007 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Sơn La cho thấy tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ 23,6%[4].  

Với thực trạng trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
Với mục tiêu sau:  

- Xác định tỉ lệ nhiễm khuẩn vết mổ tại khoa ngoại 
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần thơ. 

- Tìm hiểu một số yếu tố liên quan nhiễm khuẩn vết 
mổ. 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu 
1.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành thu thập số liệu từ 
01/2012 đến 04/2012 tại 3 khoa Ngoại (Tổng quát, 
Thần kinh, Chấn thương) - Bệnh viện đa khoa Trung 
ương Cần Thơ.  

1.2. Đối tượng nghiên cứu 
Tất cả bệnh nhân nhập viện mổ cấp cứu hoặc mổ 

chương trình tại 3 khoa Ngoại (Tổng quát, Thần kinh, 
Chấn thương) Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần 
Thơ.  

1.3. Tiêu chuẩn chọn bệnh 
- Đồng ý tham gia vào nghiên cứu 
- Đồng ý trả lời đầy đủ các câu hỏi trong bảng 

phỏng vấn 
- Thời gian sau phẩu thuật ≥ 48giờ có mặt trong thời 

gian điều tra cho đến khi ra viện. 
1.4. Tiêu chuẩn loại trừ 
- Những bệnh nhân có thời gian sau phẩu thuật < 

48giờ và bệnh nhân không phẩu thuật có mặt trong 
thời gian điều tra. 

- Bệnh nhân rối loạn tâm thần 
- Không chấp nhận phỏng vấn 
2. Phương pháp nghiên cứu  
2.1. Thiết kế nghiên cứu  
Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích. 
2.2.Cỡ mẫu  
- Cỡ mẫu: áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho 

nghiên cứu mô tả 
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Trong đó: 
- n: Cỡ mẫu nghiên cứu tối thiểu cần phải có 
- Z: Hệ số tin cậy ở mức xác suất 95%(¸ = 0,05) 

tương đương với Z(1-α/2)= 1,96 
- P: Tại thời điểm nghiên cứu, do số liệu đánh giá 

trước đó tỷ lệ là 5,6%, nên ước đoán p=5,6% = 0,056[3] 
- d: Sai số chấp nhận được tương ứng với độ tin cậy 

95% thì d= 0,015 
Nên cỡ mẫu tối thiểu cần có là 903 bệnh nhân. 
2.3. Phương pháp chọn mẫu  
- Mẫu được chọn đủ số lượng và các bệnh nhân 

thỏa tiêu chí được đưa vào nghiên cứu đến khi đủ mẫu. 
- Phương pháp thu thập số liệu dựa vào phiếu điều 

tra được thiết kế sẳn 
2.4. Nội dung nghiên cứu  
- Tuổi chia theo nhóm  
- Giới tính: Nam, nữ 
- Bệnh lý đi kèm.  
- Mổ cấp cứu và mổ chương trình  
- Phương pháp mổ: Mổ hở, mổ nội soi.  
- Thang điểm ASA  
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- Thời gian phẫu thuật  
- Dẩn lưu: Kín, hở  
- Phân loại vết mổ  
- Phân loại nhiễm khuẩn vết mổ 
- Cấy dịch vết mổ nhiểm khuẩn định danh vi khuẩn  
3. Xử lý và phân tích số liệu  
Các số liệu thu thập xử lý, tạo bộ câu hỏi, nhập liệu 

và phân tích theo thuật toán thống kê trên máy vi tính 
bằng chương trình phần mềm SPSS 18.01. 
KẾT QUẢ  
1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu 
Bảng 1. Đặc điểm chung về đối tượng nghiên cứu 

Đặc điểm N = 915 Tỉ lệ (%) 

Khoa ngoại 
Tổng quát 520 56,8 

Chấn thương 259 28,3 
Thần kinh 136 14,9 

Giới 
Nam 554 60,5 
Nữ 361 39,5 

Nhóm tuổi 

< 20 72 7,9 
20 - 39 348 38,0 
40 - 59 303 33,1 
≥ 60 192 21,0 

ASA 

1 48 5,2 
2 632 69,1 
3 216 23,6 
4 19 2,1 

Nhận xét: Số lượng bệnh nhân chiếm tỉ lệ lần lượt 
là: Ngoại Tổng quát(56,8%), Ngoại chấn 
thương(28,3%), Ngoại thần kinh(14,9%). Tỉ lệ nam 
60,5%, nữ 39,5% nam nhiều hơn nữ trong mẫu nghiên 
cứu. Người bệnh tuổi 20-39(38%), tuổi 40-59(33,1%). 
ASA 2(69%).  

Bảng 2. Đặc điểm chung về đối tượng nghiên cứu 
Đặc điểm N = 915 Tỉ lệ (%) 

Bệnh kèm 
Có 234 25,6 

Không 681 74,4 

Mổ cấp cứu 
Có 426 46,6 

Không 489 53,4 

PP vô cảm 
Tê 307 33,6 
Mê 608 66,4 

PP mổ 
Hở 631 69,0 

Nội soi 284 31,0 
Nhận xét: Đa số bệnh nhân không có bệnh kèm 

theo (25,6%). Bệnh nhân mổ cấp cứu (46,6%) gần 
tương đương với bệnh nhân mổ chương trình (53,4%). 
Phương pháp vô cảm: Gây mê (66,4%), gây tê (33,6%) 
cao gấp 2 lần. Bệnh nhân mổ hở (69%) nhiều hơn mổ 
nội soi (31%) gấp 2 lần.  

Bảng 3. Đặc điểm chung về đối tượng nghiên cứu 
Đặc điểm N = 915 Tỉ lệ % 

Thời gian mổ 

< 60 phút 194 21,2 
60 - 90 356 38,9 
91 - 150 249 27,2 

> 150 phút 116 12,7 

Phân loại  
vết mổ 

Sạch 346 37,8 
S¹ch/nhiÔm 130 14,2 

Nhiễm 315 34,4 
Dơ 124 13,6 

Dẫn lưu 
Có 339 37,0 

Không 576 63,0 

Nhận xét: Thời gian mổ từ 60 – 90 phút chiếm tỉ lệ 
38,9%. Vết mổ sạch (37,8%) và vết mổ nhiễm (34,4%) 
tương đương nhau. Bệnh nhân có đặt ống dẫn lưu (kín 
và hở): 37%.  

2. Tỉ lệ nhiểm khuẩn vết mổ. 
Bảng 4. Tỉ lệ nhiễm khuẩn vết mổ chung 

ĐặC ĐIỂM N = 915 Tỉ lệ % 
Nhiễm 52 5,7 
Không 863 94,3 
Tổng 915 100,0 

Nhận xét: Tỉ lệ nhiễm khuẩn vết mổ 5,7%. 
3. Kết quả cấy vi sinh 
Bảng 5. Kết quả phân loại nhiễm khuẩn vết mổ và 

cấy vi sinh 
Đặc điểm N (52) Tỉ lệ % 

Loại NKVM 
Nông 40 76,9 
Sâu 11 21,2 

Cơ quan 1 1,9 

CẤY VI SINH 
Mọc 32 61,5 

không 20 38,5 
Nhận xét: Nhiễm trùng ở vết mổ nông (76,9%), sâu 

(21,2%) và cơ quan (1,9%). Trong 52 cas NKVM cấy 
có kết quả: 32/52 cas mọc (61,5%).  

4. Kết quả nhuộm Gram và chủng loại vi khuẩn 
Bảng 6. Kết quả phân lập vi khuẩn 

ĐặC ĐIỂM N (32) Tỉ lệ % 

Gram 
Âm 23 (2,5%) 71,9 

Dương 9 (1%) 28,1 

Chủng loại 

Escherichia Coli 11 34,4 
Klebsiella Pneumoniae 8 25,0 
Staphylococcus aureus 4 12,5 

Staphylococcus 
epidermidis 

3 9,4 

Pseudomonas 
aeruginosa 2 6,3 

Enterobacter cloacae 1 3,1 
Enterococcus faccalis 1 3,1 

Streptoccus Spp 1 3,1 
Pseudomonas spp 1 3,1 

Nhận xét: Nhiễm khuẩn Gram âm chiếm tỉ lệ cao 
nhất 23/52 đạt (71,9%), gram dương (28,1%). Trong số 
nhiễm khuẩn đa số con E.Coli 11/32 (34,4%), kế đến 
Klebsiella Pneumoniae 8/32(25%). 

5. Nhiễm khuẩn vết mổ và yếu tố liên quan 
Bảng 7. Nhiễm khuẩn vết mổ và yếu tố liên quan 

Đặc điểm 
Nhiễm khuẩn vết mổ 

Có Không N=915 P 

Khoa ngoại 

Tổng quát 30 (5,8%) 490 520 

0,958 Chấn 
thương 

15 (5,8%) 244 259 

Thần kinh 7 (5,1%) 129 136 

Giới 
Nam 34 (6,1%) 520 554 

0,642 
Nữ 18 (5%) 343 361 

Nhóm tuổi 

< 20 3 (4,2%) 69 72  
 
 

0,054 

20 - 39 12 (3,4%) 336 348 
40 - 59 20 (6.6%) 283 303 
≥ 60 17 (8,9%) 175 192 

Bệnh kèm 
Có 16 (6,8%) 218 324 

0,377 
Không 36 (5,3%) 645 681 
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Nhận xét: Khảo sát liên quan giữa NKVM với các 
nhóm như: Giới (nam 6,1% so với nữ 5%, p=0,642) 
không có sự khác biệt về giới tính trong NKVM, nhóm 
tuổi 40-59 (6,6%) và trên 60 (8,9%), sự khác biệt 
không có ý nghĩa thống kê P=0,054). Tỉ lệ NKVM các 
khoa như: Khoa Ngoại Tổng hợp (5,8%), Ngoại Chấn 
thương (5,8%), Ngoại Thần kinh (5,1%) với P=0,958 
cho thấy không có sự khác biệt về NKVM trong 3 khoa. 
Không thấy có sự liên quan khác giữa NKVM và bệnh 
kèm theo (P=0,377). 

Bảng 8. Nhiễm khuẩn vết mổ và yếu tố liên quan  

Đặc điểm 
Nhiễm khuẩn vết mổ 

Có Không N = 915 P 

ASA 

1 1 (2,1%) 47 48 

0,003 
2 27 (4,3%) 605 632 
3 21 (9,7%) 195 216 
4 3 (15,8%) 16 19 

Cấp cứu 
Có 22 (5,2%) 404 426 

0,527 
Không 30 (6,1%) 459 489 

Vô cảm 
Tê 17 (5,5%) 290 307 

0,892 
Mê 35 (5,8%) 573 608 

PP mổ 
Hở 48 (7,6%) 583 631 <0,05 

 Nội soi 4 (1,4%) 280 284 
Nhận xét: ASA = 1 (2,1%), ASA = 4 (15,8%) với P = 

0,003. Mổ cấp cứu (5,2%), không cấp cứu (6,1%) P = 
0,527 không có sự khác biệt. Vô cảm: Mê NKVM 
(5,8%), Tê NKVM (5,5%), P = 8,892 Không có sự khác 
biệt về phương pháp vô cảm.  

Mổ hở (7,6%) và mổ nội soi (1,4%) P < 0,05.  
Bảng 9. Nhiễm khuẩn vết mổ và yếu tố liên quan  

Đặc điểm 
Nhiễm khuẩn vết mổ 

Có Không N = 915 P 

Phân 
loại 

vết mổ 

Sạch 7 (2%) 339 346 

<0,05 
S¹ch/nhiÔm 3 (2,3%) 127 130 

NhiÔm 33 (10,5%) 282 315 
Dơ 9 (7,3%) 115 124 

Thời 
gian 
mổ 

< 60 phút 10 (5,2%) 184 194 

0,287 
60 - 90 17 (4,8%) 339 356 
91 - 150 14 (5,6%) 235 249 

> 150 phút 11 (9,5%) 105 116 
Dẫn 
lưu 

Có 33 (9,7%) 306 339 
<0,05 

Không 19 (3,3%) 557 576 
Nhận xét: Thời gian mổ kéo dài trên 150 phút 

(9,5%), gian mổ < 60 phút NKVM (5,2%), P = 0,287. 
Sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Vết mổ 
nhiễm tỷ lệ NKVM (10,5%), vết mổ sạch tỷ lệ NKVM 
(2%), P< 0,05. Sự khác biệt này có ý nghĩa về mặt 
thống kê. Vết mổ có dẫn lưu NKVM (9,7%), vết mổ 
không dẫn l−u NKVM (3,3%) P< 0,05 khác biệt này có 
ý nghĩa về mặt thống kê.  
BÀN LUẬN 
1. Tỉ lệ nhiễm khuẩn vết mổ  
Qua khảo sát 915 người bệnh điều nội trú tại 03 

Khoa Ngoại Tổng hợp, Ngoại Chấn thương, Ngoại 
Thần kinh Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tỉ 
lệ NKVM 5,7%, là chấp nhận được so với kết quả 
nghiên cứu của những báo cáo trong thời gian gần đây 
ở những Bệnh viện khác nhau trong nước. Theo báo 
cáo của bệnh viện Việt Đức tỉ lệ này là 13% đến 19% 
vào năm 1991 [2]. Năm 2006, tại thành phố Hồ Chí 

Minh tỉ lệ NKVM của 23 bệnh viện trong thành phố 
được tính chung là 10% [3] và tại Nam Định, tỉ lệ NKVM 
là 7% [3]. Tỉ lệ NKVM mỗi cơ sở y tế khác nhau phụ 
thuộc vào điều kiện khử khuẩn môi trường, dụng cụ, 
trang thiết bị, cơ cấu bệnh tật… Như vậy nghiên cứu 
của chúng tôi thực hiện tại 03 Khoa Ngoại Tổng hợp, 
Ngoại Chấn thương, Ngoại Thần kinh Bệnh viện Đa 
khoa Trung ương Cần Thơ thuộc nhóm bệnh viện có tỉ 
lệ NKVM trung bình.  

2. Nhiễm khuẩn vết mổ và các yếu tố liên quan 
2.1. Thời gian mổ: càng kéo dài thời gian mổ thì 

khả năng NKVM càng cao, theo nghiên cứu nếu trên 
150 phút, tỉ lệ nhiễm khuẩn vết mổ là 9,5%, trong khi 
thời gian mổ < 60 phút tỉ lệ NKVM chỉ có 5,2% (P = 
0,287). Sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê.  

2.2. Liên quan tính chất vết mổ 
- Loại vết mổ liên quan đến NKVM, nếu một vết mổ 

nhiễm nhiễm tỷ lệ NKVM là 10,5%, ngược lại vết mổ 
sạch tỷ lệ NKVM chỉ là 2% (P < 0,05). Sự khác biệt này 
có ý nghĩa về mặt thống kê.  

- Vết mổ có dẫn lưu NKVM (9,7%) cao hơn gấp 3 
lần vết mổ không dẫn l−u NKVM (3,3%) với P < 0,05 
khác biệt này có ý nghĩa về mặt thống kê. Điều này về 
mặt KSNK ta nên chú ý đến vấn đề vô trùng trong lúc 
chăm sóc vết mổ và vấn đề môi trường bệnh phòng. 

2.3. Liên quan ASA  
ASA càng lớn tỉ lệ NKVM càng cao. Với ASA = 1 tỉ 

lệ nhiễm khuẩn vết mổ là 2,1%, tuy nhiên nếu ASA = 4 
tỉ lệ nhiễm khẩn vết mổ tăng lên 15,8% (với P = 0,003) 
khoảng gần gấp 4 lần.  

2.4. Phương pháp mổ 
Phương pháp mổ có liên quan nhiều đến NKVM: 

Mổ hở tỉ lệ nhiễm khuẩn vết mổ là 7,6% so với mổ nội 
soi chỉ 1,4% (P < 0,05), làm phân tích tính tỉ số nguy cơ 
cho thấy OR = 5,763 (2,058 – 16,142, KTC 95%).  

Mổ hở tỉ lệ nhiễm trùng cao hơn mổ nội soi hơn 5 
lần. So sánh kết quả trên với kết quả nghiên cứu 
NKVM của Bệnh viện Đại học Y - Dược Tp HCM năm 
2009 (mổ nội soi 1%; mổ hở là 6%).  

2.5 Một số các yếu tố không liên quan khác 
- Liên quan giữa NKVM với Giới tính trong nghiên 

cứu của chúng tôi nam (6,1% so với nữ 5%, p = 0,642) 
không có sự khác biệt về giới tính.  

- Tuổi càng lớn khả năng NKVM càng cao sau 
phẫu thuật, nhóm tuổi 40-59 (6,6%) và trên 60 (8,9%), 
điều này có thể liên quan đến sức đề kháng giảm của 
người cao tuổi, tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê (P=0,054). Điều này chưa phù hợp với nghiên 
cứu… có thể do nghiên cứu của chúng tôi đối tập trung 
chủ yếu đối tượng từ 40 – 60 tuổi, chiếm tỉ lệ cao vì vậy 
chưa thể hiện rõ sự khác biệt này.  

- Tỉ lệ NKVM các khoa như: Khoa Ngoại Tổng hợp 
(5,8%), Ngoại Chấn thương (5,8%), Ngoại Thần kinh 
(5,1%) với P= 0,958 sự khác biệt về NKVM trong 3 
khoa không có ý nghĩa thống kê.  

- Không thấy có sự liên quan khác giữa NKVM và 
bệnh kèm theo (P=0,377).  

- Mổ cấp cứu (5,2%), không cấp cứu (6,1%) 
P=0,527 không có sự khác biệt.  
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- Phương pháp vô cảm: Mê NKVM (5,8%), Tê 
NKVM (5,5%), P = 8,892 Không có sự khác biệt về 
phương pháp vô cảm, cho thấy nhiễm khuẩn vết mổ 
hoàn toàn không có sự khác biệt giữa gây tê và gây 
mê qua nội khí quản.  
Kết luận  
1. Tỉ lệ nhiễm khuẩn vết mổ chung tại khoa các 

khoa Ngoại Bệnh viện Đa Khoa trung ương Cần Thơ 
năm 2011 là 5,7%  

2. Nhiễm khuẩn vết mổ có liên quan với phương 
pháp mổ hở hay mổ nội soi, phẫu thuật nhiễm hay 
sạch, có đặt dẫn lưu hay không, thời gian mổ dài hay 
ngắn và độ ASA. 

3. Không có sự khác biệt giữa NKVM với: giới, tuổi, 
khoa điều trị, bệnh lý đi kèm, mổ cấp cứu hay kế 
hoạch, phương pháp vô cảm. 
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NGHIÊN CỨU PHẢN Xạ CƠ BÀN ĐạP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TIẾP XÚC TIẾNG ồN >85dBA 
 

Nguyễn Đăng Quốc Chấn  
TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: Điếc nghề nghiệp là một trong những 

bệnh nghề nghiệp phổ biến, chiếm tỉ lệ hàng đầu tại 
TP.HCM. Cho đến nay, việc chẩn đoán giám định Điếc 
nghề nghiệp do tiếng ồn (ĐNNDTÔ) ở nước ta đều dựa 
vào các phương tiện chẩn đoán chủ quan, do đó ít 
nhiều có khó khăn trong công tác giám định nhằm bảo 
đảm quyền lợi chính đáng của người lao động (NLĐ). 

Tìm một phương tiện hỗ trợ có tính khách quan, có 
độ tin cậy cao, ổn định sớm và chẩn đoán giám định 
ĐNNDTÔ là hết sức có ích và thật cần thiết phản xạ cơ 
bàn đạp (PXCBĐ) đánh giá đáp ứng của cơ bàn đạp 
trong chuỗi xườn cơ ở tai giữa. Khi có đáp ứng với tiếng 
ồn, các bộ phận trong tai sẽ có những đáp ứng nếu 
tiếng ồn quá mức. Đánh giá ngưỡng phản xạ cơ bàn 
đạp (PXCBĐ) có thể đáp ứng được các tiêu chí trên 

Mục tiêu: Nghiên cứu ngưỡng (PXCBĐ) của người 
lao động làm việc trong môi trường ồn >85dBA thành 
một tiêu chuẩn tiện lợi, khách quan, nhằm chẩn đoán 
giám định Điếc nghề nghiệp. 

Phương pháp nghiên cứu: cắt ngang mô tả,tiêu chí 
chọn mẫu: NLĐ không có bệnh lý tai ngoài và tai 
giữa.Chọn ngẫu nhiên khoảng 150 NLĐ đang làm việc 
ở các xí nghiệp có tiếng ồn >85dBA có đến khám tại 
Trung Tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường 
TP.HCM. 

Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2011 đến 12/2012. 
Kết quả:  
PXCBĐ theo 4 tần số:  
500Hz: 84,4dBA; 1kHz: 85,1 dBA;  
2kHz: 86,7 dBA; 4kHz: 92,9Hz dBA. 
Trung bình: 86,7 dBA; thấp nhất ở 500Hz; cao nhất 

ở 4kHz 
Kết luận: PXCBĐ có thể được sử dụng để đánh giá 

tình trạng thính lực một cách khách quan ở những cá 
nhân tiếp xúc tiếng ồn và nên được kết hợp với đo 
thính lực đơn âm trong chẩn đoán giám định ĐNN. 
summary 

Background: A supplementary objective test for 
Diagnosed of Noise-Induced Hearing Loss are very 
necessary 

Objectives: The Stapedius Reflex Threshold could 
as a supplementary objective test for Diagnosed of 
Noise-Induced Hearing Loss. 

Methods: Descriptive crossed sectional study of 
150 workers which have been worked in the labor 
enviromenthaving noise over 85 dBA. 

 Results: The Stapedius Reflex Threshold in 4 
frequences: 

500Hz: 84,4dBA; 1kHz: 85,1 dBA;  
2kHz: 86,7 dBA; 4kHz: 92,9Hz dBA. 
Conclusions: The Stapedius c Reflex Threshold at 

4kHz was maximum in comparision with other 
frequences, so that, It could as a supplementary 
objective test for Diagnosed of Noise-Induced Hearing 
Loss  

Keywords: The Stapedius Reflex Threshold, 
Audiometric Testing, Phản xạ cơ bàn đạp, Đo thính lực. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Điếc nghề nghiệp là một trong những bệnh nghề 

nghiệp phổ biến, chiếm tỉ lệ hàng đầu tại TP.HCM 
(Error! Reference source not found.). Cho đến nay, 
việc chẩn đoán giám định Điếc nghề nghiệp do tiếng 
ồn (ĐNNDTÔ) ở nước ta đều dựa vào các phương tiện 
chẩn đoán chủ quan, do đó ít nhiều có khó khăn trong 
công tác giám định nhằm bảo đảm quyền lợi chính 
đáng của người lao động (NLĐ). 

Điếc nghề nghiệp do tiếng ồn (ĐNNDTÔ) là bệnh 
do tiếp xúc lâu ngày với tiếng ồn quá mức gây nên 
thương tổn ở cơ quan Corti không hồi phục, và chủ yếu 
bị ảnh hưởng đó là tế bào lông ngoài (Error! 
Reference source not found.). 

Phương pháp đo thính lực đơn âm giúp xác định 
được ngưỡng nghe, tuy nhiên có nhược điểm là phụ 
thuộc chủ quan của người đo và người được đo, đặc 


